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Nghiên cứu về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt 
Nam, bài viết tập trung phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI)  từ sau đổi mới trên cơ sở những tiến triển 
của FDI cũng như những đặc điểm của nó trong những năm 
gần đây. Dựa trên đánh giá của nhiều chuyên gia, tác giả 
phân tích một số vấn đề nảy sinh sau 20 năm đổi mới và đề 
xuất một số giải pháp nhằm thu hút FDI trong thời gian tới 
như: làm trong sạch môi trường đầu tư, cải thiện chính sách 
về thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
cắt giảm chi phí đầu tư và mở rộng hình thức đầu tư. 

I. FDI ở Việt Nam: thực trạng và vấn đề 

1. Tiến triển của FDI từ sau Đổi mới 

Theo số liệu chính thức của Cục 
Đầu tư nước ngoài  Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài 
được ban hành (1988) đến hết ngày 
22/05/2007, Việt Nam đã thu hút được 
trên 7.267 dự án (còn hiệu lực) với tổng 
vốn đầu tư đạt hơn 65,57 tỷ USD và vốn 
thực hiện đạt trên 30,72 tỷ USD. Tổng 
vốn đầu tư đạt mức cao nhất vào năm 
1995, 1996, sau đó giảm hoặc tăng thấp 
do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó 
có cuộc khủng hoảng tài chính của khu 
vực và sự cạnh tranh mạnh mẽ của 
Trung Quốc. Năm 2004 đánh dấu sự 
phục hồi của FDI với tổng vốn đăng ký 
là 4,019 tỷ USD, đạt mức cao nhất kể từ 
năm 1999. Vốn thực hiện đạt 2,852 tỷ 
USD. Sang năm 2005, lượng FDI đạt 
5,853 tỷ USD, tăng 45,2% so với năm 
2004(1), (12). Đặc biệt là năm 2006, 
năm đặt dấu mốc cho sự hội nhập vào 
nền kinh tế thế giới của Việt Nam, FDI 

đã tăng vượt bậc.(∗)Cũng theo số liệu 
chính thức của Cục Đầu tư nước ngoài 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư), FDI vào Việt 
Nam năm 2006 đạt con số kỷ lục 10,2 tỷ 
USD, vượt xa con số của năm 2005. Đây 
là mức thu hút vốn FDI cao nhất kể từ 
khi có Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam từ năm 1997 đến nay. Ông Phan 
Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư 
nước ngoài khẳng định: “Rõ ràng đang 
có một làn sóng đầu tư nước ngoài mạnh 
mẽ vào Việt Nam sau hàng loạt các nỗ 
lực cải thiện môi trường đầu tư của 
Chính phủ từ trung ương đến địa 
phương, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ 
của kinh tế Việt Nam (dự kiến đạt 8% 
trong năm nay) và sự kiện Việt Nam gia 
nhập WTO vào tháng 11”(2). 

Đóng góp tới 27% kim ngạch xuất 
khẩu (không bao gồm dầu khí) và hơn 
14% GDP của cả nước, các doanh nghiệp 
có vốn FDI đã trở thành một bộ phận 
kinh tế quan trọng, góp phần không nhỏ 
vào việc thực hiện các mục tiêu phát 

                                                
(∗) NCV. Viện Thông tin KHXH 
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triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Nguồn thu ngân sách từ khu vực FDI 
liên tục tăng, chiếm bình quân từ 7 - 8% 
nguồn thu ngân sách (nếu tính cả nguồn 
thu từ dầu khí, tỷ lệ này đạt gần 30% 
thu ngân sách). Chỉ tính riêng trong 5 
năm gần đây (2001-2005), các dự án FDI 
đã đạt doanh thu khoảng 74,061 tỷ USD. 
Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2006 
khu vực doanh nghiệp có vốn FDI đạt 
21,6 tỷ USD (chưa kể dầu thô), tăng 
28,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 
riêng giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 
khoảng 10,63 tỷ USD, tăng 32,6%. Mức 
tăng xuất khẩu bình quân trên 20%/năm 
đã làm cho tỷ trọng của khu vực kinh tế 
này trong tổng giá trị xuất khẩu cả nước 
tăng liên tục trong những năm qua. 
Dòng FDI vào Việt Nam những năm qua 
lớn hơn rất nhiều so với lượng vốn của 
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đã góp 
phần vào việc cải thiện cán cân thanh 
toán của đất nước (3). 

2. Đặc điểm của FDI ở Việt Nam 

a. Vốn FDI theo ngành kinh tế 

Căn cứ vào tiêu chí phân loại vốn 
đăng ký theo ngành kinh tế (công 
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ) tính từ 
năm 1988 đến cuối tháng 5 năm 2007, dễ 
dàng nhận thấy vốn FDI trong lĩnh vực 
công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 
lớn nhất với 4.867 dự án, tiếp đến là dịch 
vụ với 1.539 dự án và nông, lâm nghiệp 
là 861 dự án. Tiêu chí phân loại vốn thực 
hiện theo ngành kinh tế cho thấy cơ cấu 
vốn FDI chủ yếu tập trung vào lĩnh vực 
công nghiệp với 69% vốn thực hiện; lĩnh 
vực dịch vụ chiếm 25%, còn lại là nông, 
lâm, thủy sản với 7% (4, 12). 

b. Vốn FDI theo đối tác đầu tư 

Tính đến ngày 22/5/2007 đã có 77 
nước và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại 
Việt Nam. Trong đó, nước đứng đầu về 
tổng vốn đầu tư là Singapore với 9,074 tỷ 
USD, đứng thứ hai là Hàn Quốc: 8,729 
tỷ USD, thứ ba là Đài Loan: 8,480 tỷ 
USD. Số liệu thống kê theo đối tác, vốn 

FDI hiện nay được tính dựa trên địa 
điểm đăng ký của doanh nghiệp FDI 
trước khi xin phép đầu tư vào Việt Nam. 
Phương pháp này tuy phù hợp với thông 
lệ quốc tế, nhưng số liệu thống kê chưa 
phản ánh sát thực dòng vốn FDI của các 
nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt 
Nam. Chẳng hạn, có những doanh 
nghiệp xuất xứ ở một nước, nhưng lại 
thành lập công ty con ở một quốc gia 
khác để đầu tư vào Việt Nam, hoặc có 
nhiều tập đoàn lớn thông qua các chi 
nhánh và công ty con ở nước khác đầu tư 
vào Việt Nam. 

c. Vốn FDI theo địa bàn đầu tư 

Căn cứ vào địa bàn đầu tư cho thấy 
vốn FDI tập trung chủ yếu ở vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam, bao gồm thành 
phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 
Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, và vùng 
kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm Hà 
Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, 
Quảng Ninh. 

d. Vốn FDI theo hình thức đầu tư 

Theo quy định của pháp luật Việt 
Nam, các dự án đầu tư vào Việt Nam 
được hình thành và hoạt động theo ba 
hình thức: doanh nghiệp liên doanh, 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 
hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tính đến 
thời điểm hiện nay hình thức liên doanh 
100% vốn nước ngoài chiếm tỷ lệ cao 
nhất với 77% và đang có xu hướng gia 
tăng cả về số dự án và số vốn đăng ký, 
tiếp đến là liên doanh chiếm 20%, hợp 
đồng hợp tác kinh doanh là 3%. Ngoài ba 
hình thức đầu tư nói trên, nhà đầu tư 
nước ngoài có thể tiến hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh tại Việt Nam theo 
phương thức: xây dựng- kinh doanh- 
chuyển giao; xây dựng- chuyển giao- 
kinh doanh; xây dựng- chuyển giao. 

3. Vấn đề nảy sinh 

Mặc dù đã có những nỗ lực lớn, khối 
lượng FDI thực hiện đã góp phần quan 
trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh 
tế đất nước, môi trường kinh doanh của 
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FDI được cải thiện nhiều, v.v… Việt 
Nam vẫn bị coi là nước “chưa thân thiện” 
với FDI. Sau 20 năm Đổi mới, khả năng 
cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam 
còn thấp so với những điều kiện thuận 
lợi cho phép. Có nhiều lý do để giải thích 
tình trạng này, song đa số các nhà 
nghiên cứu cho rằng Việt Nam chưa có 
được những chuyển biến mạnh mẽ cũng 
như một chiến lược đồng bộ, dài hạn khả 
thi: tiếp thu công nghệ tiên tiến, phương 
thức quản trị kinh doanh hiện đại, nâng 
cao chất lượng nhân lực; tiếp cận và khai 
phá thị trường mới bên ngoài; giải quyết 
những vấn đề xã hội: việc làm, chênh 
lệch mức sống... Đặc biệt, tính tiên liệu 
thấp trong môi trường kinh doanh ở nước 
ta cũng là một trong những trở ngại 
không nhỏ đối với hầu hết các nhà đầu 
tư nước ngoài. Yếu kém này ảnh hưởng 
mạnh mẽ tới khả năng kìm giữ được các 
cơ sở hiện có của các công ty đa quốc gia, 
thậm chí làm suy giảm tính tích cực của 
cơ hội thu hút thêm các nhà đầu tư khác 
vào Việt Nam. 

Có nhiều nguyên nhân khiến môi 
trường đầu tư của Việt Nam kém hấp 
dẫn. Đó là: 

- Hiện nay phổ biến là hiện tượng 
các tỉnh, thành phố đều cố gắng thu hút 
FDI vào địa bàn của mình bất kể đó là 
ngành nào, sản phẩm gì. Thực tế cho 
thấy, FDI hiện đang quá tập trung vào 
các ngành chế biến lương thực- thực 
phẩm (rượu, bia, nước giải khát) và sản 
xuất tiêu dùng mà chưa đầu tư thích 
đáng vào ngành sản xuất tư liệu sản 
xuất; có chăng, cũng chỉ mới tập trung 
đầu tư cho lắp ráp cơ khí, điện tử. 

- Do chính sách nội địa hoá chưa 
được quan tâm thoả đáng nên sản phẩm 
của các doanh nghiệp có vốn FDI ở Việt 
Nam có chi phí cao hơn so với sản phẩm 
tương tự được sản xuất ở Thailand và các 
nước khác. Chính sách này còn ảnh 
hưởng không nhỏ đến sự phát triển các 
ngành liên quan và hỗ trợ. Trước tình 
hình đó, vừa qua Bộ Tài chính đã đưa ra 

chính sách khuyến khích nội địa hoá, 
theo đó tỷ lệ nội địa hoá càng cao, thuế 
suất càng giảm. Nhưng thực tế cho thấy 
khi chính sách nội địa hoá đối với FDI 
vẫn quy định tỷ lệ thấp, trong điều kiện 
năng lực sản xuất linh kiện, phụ tùng lắp 
ráp của doanh nghiệp trong nước còn yếu, 
thì chỉ làm nẩy sinh hành vi gian lận. 

- Việt Nam không có chính sách 
chuyển giao công nghệ như các nước 
Trung Quốc, Hàn Quốc… Vì vậy, nhiều 
chuyên gia cho rằng có lẽ Việt Nam còn 
lâu mới có ngành công nghiệp hiện đại 
nếu không nâng mức nội địa hoá lên 40% 
mà chỉ thực hiện ở mức 2-10% như hiện 
nay.  

- Chính sách giá chưa hợp lý, chi phí 
đầu tư vào Việt Nam còn quá cao, làm 
giảm khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm Việt Nam. Điều này đã làm nản 
lòng các nhà đầu tư. Theo JETRO Nhật 
Bản, hiện nay cước phí viễn thông, chi 
phí lưu thông giao nhận, phí lưu kho sân 
bay, phí an ninh, phí lao vụ... tại Việt 
Nam gấp nhiều lần so với các nước khác 
trong khu vực, đặc biệt là chi phí ngày 
càng tăng của đất đai. Bên cạnh đó, giá 
điện cao hơn 50%, giá nước cao hơn 71% 
so với các nước ASEAN, Trung Quốc 
cũng được xem là trở ngại lớn đối với việc 
thu hút FDI của Việt Nam. 

- Quan điểm nới lỏng đầu vào, quản 
lý chặt đầu ra, chỉ khuyến khích đầu tư, 
không khuyến khích sản xuất cũng là 
một trong những nguyên nhân làm giảm 
sức hút FDI của Việt Nam. 

II. Triển vọng và giải pháp thu hút FDI của Việt 
Nam 

1.  Triển vọng FDI 

Theo số liệu mới nhất của UNCTAD 
thì triển vọng của dòng vốn FDI trên 
toàn thế giới và khu vực châu á giai 
đoạn đoạn 2006- 2008 có xu hướng như 
sau. Thứ nhất, dòng vốn FDI trên toàn 
thế giới sẽ dịch chuyển từ các nước công 
nghiệp phát triển sang một số nước có 
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thị trường mới nổi, đặc biệt là những 
nước ở châu á và Đông Nam châu Âu. 
Dòng vốn vào khu vực Mỹ Latin sẽ tiếp 
tục phục hồi trong khi dự báo dòng vốn 
vào châu Phi sẽ duy trì ở mức năm 2004. 
Thứ hai, vị trí thu hút đầu tư FDI hấp 
dẫn nhất được dự đoán là Trung Quốc, 
tiếp đến là Mỹ, ấn Độ, Nga và Brazil. 
Còn xét trên góc độ lĩnh vực thì dịch vụ 
vẫn được coi là ngành sẽ thu hút được 
nhiều vốn FDI hơn so với các ngành 
khác. Thứ ba, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục là nước 
có nguồn vốn FDI lớn nhất thế giới, tiếp 
theo là Anh, Đức và Trung Quốc. Thứ tư, 
xét về phương thức gia nhập thị trường, 
sáp nhập và mua lại được coi là hình 
thức chủ yếu của dòng vốn FDI. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao, môi trường 
chính sách đang ngày càng được cải 
thiện cùng với những cam kết chiến lược 
của các công ty đa quốc gia (TNC) đối với 
khu vực châu ¸ - Thái Bình Dương là 
những nhân tố thúc đẩy dòng vốn FDI 
tiếp tục chảy vào khu vực này trong 
những năm tới (5). 

Riêng đối với Việt Nam vốn được xếp 
vào nước có độ an toàn và ổn định nhất 
trong khu vực, nhiều chuyên gia nhận 
định rằng bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ 
FDI vào Việt Nam. Điểm đáng chú ý là 
trong năm 2006 đã xuất hiện hàng loạt 
các dự án đầu tư có quy mô lớn của các 
tập đoàn xuyên quốc gia, trong đó Công 
ty thép Posco là dự án có vốn đầu tư lớn 
nhất với 1,126 tỷ USD (6). Chỉ riêng 
trong 4 tháng đầu năm 2007, tức là sau 
hơn 5 tháng trở thành thành viên chính 
thức của WTO, Việt Nam đã thu hút 
được 3,515 tỷ USD, tăng 54,7% so với 
cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 298 dự 
án mới với tổng đầu tư 2,964 tỷ USD, 
tăng 55% về lượng vốn (7). 

Trong nhiều bài viết, các chuyên gia 
cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ 
vọng năm 2007 sẽ đón nhận 12 tỷ USD 
và hướng tới con số 15 tỷ USD. Trong 

tuần lễ Nhật Bản tại Việt Nam diễn ra 
vào cuối năm 2006, phía Nhật Bản đã 
bày tỏ và thể hiện quyết tâm rất lớn 
trong việc thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam. 
Mới đây, tại cuộc gặp gỡ giữa các nhà 
doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam ngày 
4/5/2007, bà Frances A. Zwenig, đại diện 
của phái đoàn 18 doanh nghiệp Mỹ, phát 
biểu rằng Mỹ mong muốn dẫn đầu trong 
danh sách các quốc gia đang đầu tư tại 
Việt Nam.  Ông Colin Low - Chủ tịch 
phụ trách khu vực ba nước Singapore, 
Philippines và Việt Nam của tập đoàn 
General Electric cho rằng họ đang dự 
định đưa tới Việt Nam những khoá đào 
tạo bởi Việt Nam không chỉ là thị 
trường tiềm năng cho kinh doanh mà 
còn là thị trường có thể phát triển về 
đào tạo nhân lực khi đã là thành viên 
chính thức của WTO (8). 

Theo nhiều chuyên gia, FDI vào 
Việt Nam hậu WTO sẽ tăng mạnh là do: 
Việt Nam được đánh giá là có độ an toàn 
và ổn định cao trong khu vực; nguồn lao 
động trẻ dồi dào; Việt Nam được hưởng 
lộ trình thu hoạch sớm, theo Hiệp định 
khung Trung Quốc - ASEAN; tiềm năng 
của các nước ASEAN còn khá lớn so với 
mức độ đầu tư của họ vào Việt Nam 
hiện nay; Việt Nam đã xây dựng lộ 
trình FDI, phát triển nhiều khu kinh tế 
quan trọng khắp cả nước; Luật Đầu tư 
sửa đổi được các nhà đầu tư quốc tế 
thừa nhận.  

2. Giải pháp thu hút FDI của 
Việt Nam 

Để có thể đón nhận một cách hiệu 
quả dòng vốn FDI đang đổ mạnh vào 
Việt Nam, trong nhiều nghiên cứu, các 
chuyên gia đã đưa ra một số gợi ý sau: 

Thứ nhất, tích cực cải thiện hơn nữa 
môi trường đầu tư nhằm tạo nên một 
bước ngoặt trong thu hút FDI;  

Thứ hai, phát triển thêm những yếu 
tố mới, như lao động lành nghề; điều đó 
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không đơn giản chỉ là làm nhanh và 
chính xác trong các công việc mà đòi hỏi 
khả năng nhận nhiều chức năng khác 
nhau như nghiên cứu và phát triển; 

Thứ ba, chú trọng phát triển các 
ngành sản xuất tư liệu sản xuất, công 
nghiệp nặng, công nghệ sinh học, dầu 
khí, điện tử, vật liệu mới, viễn thông, 
sản xuất phát triển kết cấu hạ tầng 
kinh tế- xã hội; 

Thứ tư, có chính sách ưu tiên phát 
triển ngành trong từng tỉnh và khu 
công nghiệp mà chúng ta còn chưa có. 
Đối với một số vùng, cần nêu bật định 
hướng thu hút FDI vào một số ngành 
sản xuất tư liệu sản xuất, các ngành 
công nghiệp có hàm lượng khoa học và 
vốn cao; 

Thứ năm, khuyến khích các nhà 
đầu tư nước ngoài có tiềm năng lớn về 
tài chính và nắm công nghệ nguồn từ 
các nước công nghiệp phát triển; có kế 
hoạch vận động các tập đoàn, công ty 

lớn đầu tư vào Việt Nam và chú ý đến 
các công ty có quy mô vừa và nhỏ, 
nhưng công nghệ hiện đại; khuyến 
khích, tạo thuận lợi cho người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài đầu tư về nước;  

Thứ sáu, giải quyết một cách triệt 
để và tích cực hơn chính sách nội địa 
hoá; kiên quyết xử lý nghiêm các trường 
hợp  gây trở ngại đối với hoạt động đầu 
tư nước ngoài; 

Thứ bảy, chỉ đạo sát sao việc thực 
hiện lộ trình giảm chi phí đầu tư, trước 
hết giảm tối đa các loại phí, lệ phí phát 
sinh ngoài quy định; sửa đổi, bổ sung 
một số chính sách về tỷ giá, lãi suất, 
quản lý ngoại hối...; 

Thứ tám, tích cực triển khai đa 
dạng hoá các hình thức đầu tư như công 
ty hợp danh, công ty quản lý vốn, mở 
rộng lĩnh vực thu hút FDI trên cơ sở 
thực hiện các cam kết quốc tế đã ký theo 
lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo nước (1988-2007 ) 

(Tính tới ngày 22/3/2007 - chỉ tính các dự án còn hiệu lực) (Đvt: USD) 

STT Nước, vùng lãnh thổ Số dự án Tổng vốn đầu tư Vốn pháp định Đầu tư thực hiện 

1 Singapore 466 8,766,983,157 
                       

3,242,201,243 4,047,478,203 

2 Hàn Quốc 1332 8,420,281,507 
                       

3,502,938,109 2,893,077,714 

3 Đài Loan 1575 8,351,896,751 
                       

3,693,922,200 3,126,733,339 

4 Nhật Bản 766 7,779,554,458
                       

3,370,088,179 5,170,961,693 

5 Hong Kong 385 5,408,621,576 
                       

2,013,656,876 2,327,587,382 

6 BritishVirginIslands 285 3,404,662,654 
          

1,197,179,844 1,439,243,323 

7 Hà Lan 72 2,361,198,122 
                       

1,364,646,335 2,241,936,514 

8 Hoa Kỳ 321 2,301,967,527 
                       

1,248,761,613 717,801,179 

9 Pháp 177 2,203,443,735 
                       

1,342,515,010 1,152,443,846 

(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
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